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Summary 

Clay montmorillonite from Tuy Phong with the cation exchange capacity of 90-120 meq/100 g 
was organically modified by cation exchange reaction with acid aminotrimethylphosphonic. The 
clay modified was characterized by infrared spectroscopy, X-ray diffraction and scanning 
electronic microscopy. The corrosion protection ability of modified clay was evaluated by 
corrosion potential measurement. Structure analyze by infrared spectroscopy  indicated that 
characteristic vibration bands showed at 1464 cm-1 and 2960 cm-1 (C-H) of ATMP were also 
found in the spectra of clay-ATMP. XRD analyze showed that the d001 spacing of clay-ATMP was 
about 3,19 higher then that of pristine clay. These results indicate the intercalation of ATMP 
molecules between clay layers. SEM observation demonstrated that in clay-ATMP the silicate 
platelets are better separated then in pristine clay. Electrochemical measurements of corrosion 
potential indicated that in clay-ATMP solution the corrosion potential of steel electrode was 
higher the in clay solution and it is closed to the one of ATMP solution. A protective film was 
form on steel surface after 2 hours of immersion clay-ATMP solution. SEM observation indicated 
the film formed has the similar structure like clay-ATMP, the silicates platelets covered the steel 
surface. 

 
I - Mở đầu 

Trong những năm gần đây vật liệu 
nanocompozit thu hút được sự quan tâm rất lớn 
của các cơ sở nghiên cứu cũng như sản xuất, đặc 
biệt nanocompozit trên cơ sở clay hữu cơ. Chỉ 
với lượng rất nhỏ clay hữu cơ (3 - 5%) ®: làm
tăng đáng kể các tính năng của vật liệu như độ 
bền kéo, khả năng chịu nhiệt chống cháy, khả 
năng che chắn, bảo vệ chống ăn mòn [1 - 8].  

Clay hữu cơ thường được chế tạo từ clay 
montmorillonit là loại có khả năng trao đổi ion 
cao bằng phản ứng trao đổi ion với các loại 
cation ankylamoni. ở Việt Nam clay là loại 
khoáng sét rẻ tiền sẵn có, đặc biệt clay Tuy 
Phong có các tính năng tương đương các loại 

clay trên thế giới. 

Trong các công trình nghiên cứu trước đây 
chúng tôi ®: nghiên cứu chế tạo clay hữu cơ từ 
clay Tuy Phong bằng các ankylamoni với mạch 
cacbua hydro khác nhau [9]. Các kết quả thu 
được cho thấy clay hữu cơ có khoảng cách lớp 
tăng đáng kể, phụ thuộc vào độ dài và cấu trúc 
mach ankyl, độ dài mạch ankyl càng lớn, độ 
phân nhánh càng nhiều thì khảng cách lớp tăng 
càng lớn. Tính chất của vật liệu clay 
nanocompozit phụ thuộc rất nhiều và cấu trúc 
của ankylamoni sử dung để hữu cơ hóa clay.   

Vì vậy trong công trình này chúng tôi 
nghiên cứu hữu cơ hóa clay Tuy Phong bằng 
một amin có chứa các nhóm photphonat, là loại 
ức chế ăn mòn nhằm ứng dụng trong chế tạo các 
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vật liệu nanocompozit có khả năng bảo vệ chống 
ăn mòn cao. Clay được hữu cơ hóa bằng phản 
ứng trao đổi ion. Cấu trúc của clay hữu cơ chế 
tạo được phân tích bằng phổ hồng ngoại, phổ 
nhiễu tia X và kính hiển vi điện tử quét. Khả 
năng bảo vệ chống ăn mòn thép cac bon của 
clay biến tính được khảo sát bằng phương pháp 
điện hóa, bề mặt điện cực được quan sát bằng 
kính hiển vi điện tử quét. 

II - Thực nghiệm 

1. Nguyên liệu 

+ Clay montmorillonit sử dụng để hữu cơ 
hóa được tinh chiết từ khoáng sét bentonit Tuy 
Phong, có độ trương nở 500 lần, khả năng trao 
đổi ion là 90-120 meq/100 g. 

+ Axit aminotrimetylphotphonic (ATMP)  
do h:ng Concorde Chimie (Pháp) cung cấp, có 
công thức như sau: N[(CH2)PO(OH)2]3.

2. Hữu cơ hóa clay bằng ATMP [10] 

Clay  bentonit Tuy phong (3 g) được phân 
tán trong nước cất bằng máy khuấy từ, cho thêm 
0,5 ml axit clohydric b:o hoà và 7 g ATMP vào, 
khuấy tiếp trong 24 giờ ở nhiệt độ phòng. Clay 
hữu cơ hóa được tách ra và rửa bằng nước cất 
cho đến khi không còn ion Cl- (thử bằng ion 
bạc). Clay biến tính được sấy trong chân không 
ở nhiệt độ 70 oC trong 2 ngày.

3. Phương pháp phổ hồng ngoại 

Cấu trúc của clay trước và sau khi hữu cơ 

hóa được được phân tích bằng phổ hồng ngoại 
trên máy Nicolet Nexus 670 ở vùng bước sóng 
từ 4000 cm-1 đến 400 cm-1 của Viện Kỹ thuật 
nhiệt đới. Clay được đo với dạng ép viên với 
KBr. 

4. Phổ nhiễu xạ tia X  

Phổ nhiễu xạ  tia X  của clay được đo trên 
máy Siemen D5000 sử dụng tia nhiễu xạ Cu Kα

có bước sóng λ = 1,5416 Å. 

5. Phương pháp kính hiển vi điện tử quét 

Cấu trúc của các hạt clay và bề mặt của lớp 
phủ được phân tích bằng kính hiển vi điện tử 
quét (SEM) trên máy JSM-5300. 

III - Kết quả và thảo luận 

1. Phân tích cấu trúc của clay biến tính 
ATMP 

Clay được biến tính với ATMP nhờ phản 
ứng trao đổi cation giữa clay và ATMP [10]. 
Trước hết các tính chất cơ lý của clay biến tính 
ATMP (clay-ATMP) được xác định. Clay-
ATMP có màu vàng nhạt như trước khi biến 
tính, kích thước hạt 1 - 2 µm. Hàm lượng hữu cơ 
sau khi biến tính xác định được là 12%. 

Phổ hồng ngoại được sử dụng để phân tích 
cấu trúc của clay trước và sau khi biến tính. 
Hình 1 trình bày phổ hồng ngoại của clay, 
ATMP và clay-ATMP. Các pic đặc trưng từ phổ 
hồng ngoại được trình bày trên bảng 1. 
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Bảng 1: Các pic đặc trưng từ phổ hồng ngoại  

Clay-
ATMP, 

cm-1

ATMP, 
cm-1 

Clay, 
cm-1 Liên kết 

468  468 Mg – O 

526  524 Si-O-Al 

1036  1032 Si – O 

1014 1014  P-O 

1271 1271  P=O 

1464 1464  -CH2

1725 1725  P-O-H 

2957 2960  -CH2

Theo phổ hồng ngoại, ta thấy rõ các pic đặc 
trưng của liên kết Mg-O, Si-O-Al, và Si-O tương 
ứng tại vùng 468 cm-1, 524 cm-1 và 1032 cm-1 
đối với clay [11, 12].  Các pic này cũng được

tìm thấy trong phổ của clay-ATMP. Đối với 
ATMP, ta thấy các pic 1271 cm-1 là pic đặc 
trưng của liên kết P=O, pic 1725 cm-1 đặc trưng
cho liên kết P-O-H và pic 1014 cm-1 là liên kết 
P-O, pic đặc trưng cho liên kết –CH2 ở 2960   
cm-1 và 1464 cm-1 [13]. Các pic đặc trưng cho 
liên kết hydrocacbon CH2 được thể hiện qua pic 
2960 cm-1  và 1464 cm-1 cũng được tìm thấy 
trên phổ của clay-ATMP. 

Từ các kết quả phân tích hồng ngoại trên có 
thể khẳng định axit aminotrimetylphotphonic ®:
được chèn vào giữa các tấm silicat trong clay.  

Bên cạnh phương pháp phổ hồng ngoại, 
phương pháp nhiễu xạ tia X cũng được sử dụng 
để đánh giá sản phẩm tạo thành từ phản ứng trao 
đổi cation. Hình 2 trình bày phổ nhiễu xạ tia X 
của clay và clay-ATMP. Kết quả trên phổ cho 
thấy clay ban đầu có khoảng cách lớp d001 là
12,57 Ǻ trong khi đó clay biến tính ATMP có 
khoảng cách lớp  d001 là 15,76 Å. Như vậy các 
phân tử ATMP chèn vào ®: làm khoảng cách 
lớp tăng 3,19 Ǻ so với  clay ban đầu. 

 

2 θ, o

Hình 2: Phổ nhiễu xạ tia X của clay(---) và clay-ATMP(-) 
 

Hình thái của clay-ATMP được quan sát 
bằng kính  hiển vi điện tử quét (SEM).  Hình 3 
là ảnh SEM của clay ban đầu và clay- ATMP.  

ảnh SEM của mẫu clay tự nhiên cho thấy sự 
phân bố chưa đồng đều và sự tách lớp chưa rõ 
ràng, trong khi đó, ảnh SEM của mẫu clay ®:
biến tính thể hiện rõ sự phân bố tương đối đồng 
đều và nhìn thấy rõ sự tách lớp. Kích thước các 
hạt clay-ATMP cũng nhỏ hơn so với clay ban 
đầu. 

2. Khả năng bảo vệ chống ăn mòn  của clay-
ATMP 

Để nghiên cứu khả năng tương tác của clay-
ATMP với bề mặt thép, các phép đo điện hóa ®:
được tiến hành trong dung dịch có chứa ATMP, 
clay tự nhiên và clay-ATMP. Điện cực thép 
được nhúng trong các dung dịch đó. 

Hình 4 trình bày thế ăn mòn của điện cực 
thép theo thời gian ngâm trong dung dịch chứa 
0,25% ATMP, 0,25% clay và 0,25% clay-

3 5 7 9 11 13 15

12
,5

7
A

o

15
,7

6
A

o

C
−ê

ng
độ

tư
ơn

g
đố

i

3 5 7 9 11 13 15

12
,5

7
A

o

15
,7

6
A

o

3 5 7 9 11 13 153 5 7 9 11 13 15

12
,5

7
A

o

15
,7

6
A

o

C
−ê

ng
độ

tư
ơn

g
đố

i



31

ATMP.
 

Hình 3: ảnh SEM của clay ban đầu (a) và clay biến tính ATMP (b) 
 

Hình 4: Biến thiên của giá trị thế ăn mòn theo 
thời gian của điện cực thép ngâm trong dung 

dịch chứa 0,25% ATMP; 0,25% clay và 0,25% 
clay-ATMP 

Sự biến thiên của thế ăn mòn của điện cực 
thép theo thời gian trong các dung dịch rất khác 
nhau. Trong dung dịch ATMP, thế ăn mòn 
chuyển dịch liên tục về vùng anốt. Theo các tài
liệu ®: công bố, ATMP có thể phản ứng với bề 
mặt thép tạo thành phức chất trên bề mặt, có khả 
năng bảo vệ chống ăn mòn [13, 14]. Sau 2 giờ 
ngâm trong dung dịch ATMP, giá trị thế ăn mòn 
đạt đến -230 mV. 

Trong dung dịch clay, thế ăn mòn dịch về 
catot trong 20 phút đầu, sau đó ổn định ở –380 
mV. Sau 120 phút ngâm trong cả 2 dung dịch 

clay và ATMP, bề mặt thép vẫn sáng bóng, 
không bị ăn mòn. 

Trong dung dịch clay-ATMP, thế ăn mòn 
dao động trong vài phút đầu, sau đó dịch chuyển 
nhanh về vùng anôt trong vòng 10 phút và giảm 
từ từ về catôt, sau 120 phút thử nghiệm, giá trị 
thế ăn mòn đạt –230 mV. Khác với 2 trường hợp 
trên, sau khi ngâm trong dung dịch 120 phút, ta 
quan sát thấy một lớp màng dầy trên bề mặt 
thép. Cấu trúc của lớp màng này ®: được quan 
sát bằng kính hiển vi điện tử quét. Hình 5 trình 
bày ảnh SEM của clay-ATMP và bề mặt thép 
sau 120 phút ngâm trong dung dịch clay-ATMP. 
Trên ảnh SEM, ta thấy rõ ràng lớp màng tạo 
thành trên bề mặt thép có cùng cấu trúc với 
clay-ATMP, tương đối dày, có các tấm clay che 
phủ kín bề mặt thép. 

Từ các kết quả đo thế ăn mòn và phân tích 
SEM, ta có thể kết luận rằng clay biến tính 
ATMP có khả năng tương tác với bề mặt thép 
tạo thành lớp màng bảo vệ chống ăn mòn.  

IV - Kết luận 

§: nghiên cứu hữu cơ hóa clay Tuy Phong 
bằng axit aminotrimetylphotphonic (ATMP). 
Kết quả phân tích hồng ngoại và phổ nhiễu xạ 
tia X cho thấy các phân tử ATMP ®: chèn vào
giữa các lớp clay, khoảng cách lớp trong clay ®:
tăng 3,19 Å so với  clay ban đầu. Clay-ATMP 
có các cấu trúc lá, phân tán, tách đều, kích thước
hạt nhỏ hơn clay ban đầu. 

Thời gian ngâm, giờ
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Hình 5: ảnh SEM clay-ATMP (a) và bề mặt thép sau khi ngâm  
trong dung dịch clay-ATMP (b) 

 
Kết quả đo điện hóa và phân tích SEM cho thấy 
clay-ATMP có khả năng tương tác và tạo màng 
bảo vệ trên bề mặt thép. 
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